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ROWVILLE SECONDARY COLLEGE

Địa chỉ Western Campus – Paratea Drive
(Cơ Sở Chi Nhánh phía Tây) Rowville Victoria 3178 Australia
(Lớp 7 -12)

Eastern Campus - Humphreys Way
(Cơ Sở Chi Nhánh phía Đông) Rowville Victoria 3178 Australia
(Lớp 7 -10)

Hiệu Trưởng Ông Glenn Fankhauser

Điều Hợp Viên Du Học Sinh
Ông Chris Rodier (Phó Hiệu Trưởng)

Điện thoại +61 3 9764 3600 (Western Campus)
+61 3 9752 9444 (Eastern Campus)

Fax +61 3 9764 5087 (Western Campus)
+61 3 9752 9790 (Eastern Campus)

Email rowville.sc@edumail.vic.gov.au

Internet www.rowvillesc.vic.edu.au

Sĩ số học sinh Western Campus 1100
Eastern Campus   660
Tổng cộng 1760

Rowville Secondary College là một trường lớn hỗn hợp nam nữ gồm 2 cơ sở toạ lạc
tại vùng ngoại ô đông nam Melbourne. Cơ sở Western Campus bắt đầu hoạt động
vào năm 1990 và cung cấp giáo dục cho các lớp 7-12 trong khi cơ sở Estern Campus
bắt đầu hoạt động vào năm 1996 và toạ lạc tại một nơi cách địa điểm nói trên 4km.
Học sinh có thể theo học tại cơ sở Eastern Campus cho các lớp 7-10 và kế đó hoàn tất
chương trình VCE tại cơ sở phía tây.

Sứ mạng của chúng tôi là trang bị cho mỗi học sinh  những kỹ năng cần thiết để các
em có thể sống hạnh phúc và làm việc thành công trong một xã hội tân tiến. Những
chương trình sinh động có tính thử thách và lôi cuốn tạo nên những thái độ tích cực
trong học tập và đem lại những thành quả xuất sắc. Những kỹ thuật học tập tân tiến
được đưa vào phương pháp giảng dậy của nhà trường trong 8 lãnh vực học tập chính yếu.
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Trường được tổ chức thành những cơ sở chi nhánh, nêu bật những cấu trúc vững mạnh
về an sinh và kỷ luật học sinh. Học sinh tất cả các lớp đều phải mặc đồng phục. Học
trình của lớp 7 và 8 có đặc điểm là số giáo viên làm việc với nhau trong từng nhóm
được giảm thiểu để họ soạn thảo những bộ môn học liên kết với nhau.

Nhiều học trình sâu rộng được dậy từ lớp  9 tới 12 với nhiều tuyến giáo dục khác
nhau để giúp học sinh hoàn tất thành công chương trình VCE.

Chương Trình Anh Ngữ Như Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL)
∑ Một chương trình ESL bao quát được dậy cho lớp 7-12
∑ Chương trình đặc biệt và cấp tốc do các giáo viên đầy đủ khả năng phụ trách.
∑ Học sinh chương trình VCE được chia nhóm thành những lớp riêng biệt để học

Anh Ngữ.

Các sinh ngữ được dậy tại trường
∑ Tiếng Bahasa Indonesia
∑ Tiếng Ý
(Học sinh có thể theo học những môn sinh ngữ khác tại Victorian School of
Languages (Trường Sinh Ngữ Victoria) hoặc các cơ sở giáo dục khác.

Những Chương Trình Đặc Biệt
∑ Chương trình hỗ trợ về văn và điều chỉnh khả năng đọc
∑ Chương trình thúc đẩy và nâng cao để cho học sinh bắt đầu học trình VCE ở

lớp 10, học sinh lớp 11 học các tín chỉ VCE 3 và 4 và cho các học sinh học các
môn học nâng cao để chuẩn bị cho các môn ở đại học.

∑ Chương trình âm nhạc soạn cho các nhạc khí, ban nhạc và  đồng diễn,  ban hợp xướng.
∑ Chương trình Giáo Dục Ngoài Trời
∑ Đi cắm trại và du ngoạn
∑ Chương trình VCE (Victorian Certificate of Education- Chứng Chỉ Tốt Nghiệp

Trung Học Victoria), VET (Vocational Education and Training – Giáo Dục và
Đào Tạo Nghề Nghiệp) và các chương trình đào tạo để cho các học sinh lớp
lớn lựa chọn.

∑ Các chương trình chuyên biệt cho các Middle School (Các lớp 7-9) – kết nối
với VET, TAFE (Technical and Further Education - Giáo Dục Kỹ Thuật Nâng Cao)

∑ Cố vấn hướng nghiệp và giáo dục nghề nghiệp bao gồm cả việc cho học sinh
đi làm tại chỗ để lấy kinh nghiệm

∑ Các sinh hoạt và tranh tài thể thao tới cấp tiểu bang
∑ Soạn kịch và trình diễn.
∑ Học sinh được tham gia rất nhiều vào các cuộc thi và tranh đua trong các  môn học

Các Dịch Vụ và Chương Trình Hỗ Trợ Đặc Biệt
∑ Cơ cấu tổ chức của cơ sở chi nhánh và các toán xoay quanh giáo viên phụ

trách lớp, giáo viên chủ nhiệm, trưởng toán và giáo viên phụ trách các nhóm lớp.
∑ Các Điều Hợp Viên Phụ Trách An Sinh của Học Sinh
∑ Nhân Viên Hướng Dẫn và Tư Vấn cho Học Sinh và Nhân Viên Xã Hội
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∑ Chương Trình Học Sinh Cùng Trang Lứa Hỗ Trợ Lẫn Nhau
∑ Đội Trưởng Họïc Sinh của toàn trường, Các Học Sinh Trưởng Nhóm các lớp

VCE và Đội Trưởng Học Sinh của Cơ Sở Chi Nhánh (của Lớp 7-10).
∑ Hội Đồng Đại Diện Học Sinh bao gồm cả thành viên Hội Đồng Nhà Trường
∑ Các chương trình Định Hướng VCE và kỹ năng học tập
∑ Nhân Viên Cứu Thương
∑ Giáo Viên Hướng Nghiệp

Những điểm đặc trưng
∑ 7 phòng máy vi tính với hệ thống mạng cùng với thư viện và lớp học kiểu mẫu

với máy vi tính và truy cập internet.
∑ Các máy vi tính để trong các hộp bảo vệ được đặït xung quanh mỗi cơ sở chi

nhánh của trường để cho các nhóm học sinh những lớp khác nhau sử dụng.
∑ Hồ bơi
∑ Hai phòng thể dục đúng tầm cỡ, sân bóng rổ, bóng bầu dục và bóng đá
∑ Thư viện / Trung tâm cung cấp tài liệu và thông tin được trang bị đầy đủ tại

mỗi cơ sở chi nhánh.
∑ Trung Tâm Học Tập Chương Trình VCE mới và Phòng Sinh Hoạt Lớp 12
∑ Căng-tin và tiệm bán đồng phục
∑ Các phương tiện kỹ thuật và nghệ thuật hiện đại bao gồm nhà bếp, nhiếp ảnh,

hệ thống kỹ thuật học, vật liệu và đồ hoạ.


